                                                                                                           B1-TMDANTMN

Thuyết minh dự án

Thuộc Chương trình “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao

 khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi 

giai đoạn từ nay đến  năm 2010”

(Kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BKHCN ngày 18 tháng 7 năm 2005

của Bộ tr​ởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. Thông tin chung về dự án

1. Tên Dự án:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Mã số:
3. Cấp quản lý: 
- BỘ KH&CN:
- Cấp tỉnh, thành phố:

4. Thời gian thực hiện: ....... tháng, từ tháng ..../200..  đến tháng ..../200..  

5. Dự kiến kinh phí thực hiện: ......... triệu đồng

Trong đó,   -Ngân sách sự nghiệp khoa học trung ương: ........  triệu đồng

                  - Ngân sách địa phương: ........  triệu đồng



- Nguồn khác: ........  triệu đồng

6. Tổ chức chủ trì thực hiện Dự án:

Tên tổ chức: 

Địa chỉ:





Điện thoại:








Fax:

7. Chủ nhiệm Dự  án 
Họ, tên:
Học hàm, học vị: 




Chức vụ:
Địa chỉ: 





Điện thoại:

E-mail:





CQ:

NR:

Mobile:

8. Cơ quan chủ trì chuyển giao công nghệ: 

Tên cơ quan: 

Địa chỉ:





Điện thoại:

9. Tính cấp thiết của dự án: 
Nêu tóm tắt về :  - Điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh hoặc vùng;



          - Chiến lược, qui hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội
của tỉnh hoặc vùng; 

      Trên cơ sở đó lựa chọn và phân tích tính phù hợp của dự án đối với chiến lược, qui hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hộicủa tỉnh hoặc vùng trong tương lai.
10. Tính tiên tiến và thích hợp của công nghệ được chuyển giao:
Nêu những thông tin cơ bản, mới nhất về các công nghệ đang được áp dụng tại địa phươngtrong lĩnh vực Dự án dự kiến triển khai; 

Đặc điểm và xuất xứ của công nghệ dự kiến áp dụng.

Nêu tính tiên tiến của công nghệ dự kiến áp dụng so với các công nghệ đang áp dụng tại địa phương

Nêu tính thích hợp của công nghệ dự kiến áp dụng
II. Mục tiêu, nội dung và phương án triển khai dự án

11. Mục tiêu:

10.1.Mục tiêu chung:

10.2. Mục tiêu cụ thể

12. Nội dung (nêu những nội dung và các bước công việc cụ thể mà dự án cần triển khai thực hiện để đạt được mục tiêu):
-  Mô tả công nghệ chuyển giao;

- Những vấn đề trọng tâm mà dự án cần giải quyết (xây dựng  mô hình, ứng dụng công nghệ tạo sản phẩm mới . .  . 

-  Liệt kê và mô tả nội dung, các bước công việc cần thực hiện để giải quyết những vấn đề đặt ra, kể cả đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tại địa phương, tập huấn cán bộ kỹ thuật và nông dân.  

13. Giải pháp thực hiện:


- Gải pháp về mặt bằng và XDCB (nếu có).


- Giải pháp về đào tạo 


- Giải pháp về tổ chức sản xuất


- Giải pháp về thị trường tiêu thụ sản phẩm


- Giải pháp về nguồn vốn

Phân tích và tính toán tài chính của quá trình thực hiện dự án trên cơ sở:

Tổng kinh phí đầu tư cần thiết để triển khai dự án, trong đó nêu rõ vốn từ NS sự nghiệp KH&CN TW, NSSN KH&CN địa phương, nguồn vốn khác (có văn bản pháp lý kèm theo).

	14.
	Tiến độ thực hiện:

	TT
	Các nội dung, công việc

thực hiện chủ yếu 


	Sản phẩm 

phải đạt    
	Thời gian 

(B§-KT)
	Người, cơ quan thực hiện

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


15. Sản phẩm của dự án:

15.1.Nêu sản phẩm  cụ thể của dự án :

	TT
	Tên sản phẩm
	Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật
	Chú thích

	1
	2
	3
	4

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


15.2.Phương án phát triển sau khi kết thúc dự án

	16
	Kinh phí thực hiện dự án phân theo các khoản chi :

	TT
	Nguồn kinh phí
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Chuyển giao công nghệ, đào tạo và tập huấn
	Nguyên,vật liệu, năng lượng
	Thiết bị, máy móc
	Xây dựng cơ bản
	
	Chi khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8

	
	Tổng kinh phí


	   
	   
	   
	   
	   
	
	   


	
	Trong đó:


	
	
	
	
	
	
	

	1 
	Ngân sách SNKH &CN TW


	
	
	
	
	
	
	

	2 
	Ngân sách SNKH &CN ĐP


	
	
	
	
	
	
	

	3 
	Nguồn ngân sách khác
	
	
	
	
	
	
	

	4 
	Các nguồn vốn khác


	
	
	
	
	
	
	

	
	- Tự có


	
	
	
	
	
	
	

	
	- Khác (vốn huy động, ...)
	
	
	
	
	
	
	


17. Hiệu quả kinh tế - xã hội: 

17.1. Hiệu quả kinh tế -xã hội  trực tiếp của dự án:

- Hiệu quả kinh tế: ước tính được bằng số lượng, hoặc bằng tiền;

- Hiệu quả  về xã hội.

17.2. Dự kiến hiệu quả kinh tế - xã hội theo khả năng mở rộng của dự án.

Ngµy....th¸ng....n¨m 200...       Ngµy....th¸ng....n¨m 200...         
Ngµy....th¸ng....n¨m 200...

     Chủ nhiệm dự án               Cơ quan chủ trì dự án                          Cơ quan chủ quản

              (Ký tên)

         (Ký tên, đóng dấu)                     
       (Ký tên, đóng dấu)

Ngày....tháng....năm 200...                                                                 Ngày .... tháng     năm 200...

Uỷ bản Nhân dân tỉnh, thành phố                                                      Bộ Khoa học và Công nghệ
       (Ký tên, đóng dấu)                                                                                     ( Ký tên, đóng dấu)

Giải trình các khoản chi 

 (Triệu đồng)
Khoản 1.  chuyển giao công nghệ, đào tạo và tập huấn

	TT
	                        Nội dung thuê khoán
	Tổng kinh phí
	Trong đó

	
	
	
	SNKH&CN TW 
	SN KH&CN DF
	Khác

	1.
	Chuyển giao công nghệ
	
	
	
	

	1.1
	Qui trình công nghệ .....................  (trong đó gồm cả xây dựng hướng dẫn các qui trình công nghệ), gồm các công đoạn: 

- Công đoạn 1: (tên công đoạn)

- Công đoạn 2 : 

- ..................
	
	
	
	

	1.2
	Qui trình công nghệ ...................... (trong đó gồm cả xây dựng hướng dẫn các qui trình công nghệ), gồm các công đoạn: 

- Công đoạn 1: (tên công đoạn)

- Công đoạn 2 : 

- ..................
	
	
	
	

	1.3
	...............
	
	
	
	

	2
	Đào tạo cán bộ kỹ thuật cơ sở (trong đó  chi ăn ở đi lại  theo chế độ Nhà nước cho cán bộ được cử đi đào tạo và chi phí cho công đào tạo) :

Cho 01 qui trình công nghệ khoảng 3 - 4 người   
	
	
	
	

	3
	Tập huấn kỹ thuật cho đối tượng tiếp  nhận công nghệ (trong đó gồm bồi dưỡng cho người đi tập huấn, chi cho tài liệu tập huấn, trả công chuyên gia tập huấn, hướng dẫn): Mỗi qui trình không quá 50 người  và tối đa không quá 2 lần cho một qui trình
	
	
	
	

	
	Cộng                                             
	
	
	
	


Khoản 2. Nguyên vật liệu, năng lượng

	TT
	Nội dung
	Đơn vị 
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	NS TW
	NS §F
	Tự có
	Khác

	1
	Nguyên, vật liệu
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 Dụng cụ, phụ tùng
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Năng lượng, nhiên liệu
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - Than


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - Điện


	kW/h
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - Xăng, dầu


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - Nhiên liệu khác


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	


Khoản 3. Thiết bị, máy móc chuyên dùng

	TT
	Nội dung
	Đơn vị 
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	NS TW
	NS §F
	Tự có
	Khác

	1
	Mua thiết bị công nghệ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Khấu hao thiết bị
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 Vận chuyển lắp đặt
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	


Khoản 4. Xây dựng cơ bản

	TT
	Nội dung
	Kinh phí
	Nguồn vốn

	
	
	
	NSNN
	Tự có
	Khác

	1
	Chi phí xây dựng 
	
	
	
	

	2
	Chi phí sửa chữa 
	
	
	
	

	3
	Chi phí lắp đặt hệ thống điện, hệ thống nước
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	


Khoản 5. Công lao động 

	TT
	Nội dung
	Số lượng (người)
	Số Công (công)
	Đơn giá (triệu đồng)
	Tổngkinh phí (triệu đồng)
	Trong đó

	
	
	
	
	
	
	NSTW
	NS§F
	Khác

	1
	Kỹ sư
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Kỹ sư chỉ đạo (ghi  tên qui trình công nghệ chỉ đạo).......
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	......................
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Kỹ thuật viên của cơ sở thực hiện dự án
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Kỹ thuật viên chỉ đạo và thực hiện công đoạn (ghi tên  công đoạn của qui trình công nghệ)..........
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Kỹ thuật viện chỉ đạo và thực hiện công đoạn (ghi tên  công đoạn của qui trình công nghệ) ....    ........... ......
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	..............
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Lao động đơn giản
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Lao động đơn giản thực hiện công đoạn (ghi tên  công đoạn của qui trình công nghệ)................
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Lao động đơn giản thực hiện công đoạn (ghi tên  công đoạn của qui trình công nghệ)................
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	..............
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	


Khoản 6. Chi khác

	TT
	Nội dung
	Kinh phí
	Nguồn vốn

	
	
	
	NSNN
	Tự có
	Khác

	1
	Công tác phí 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Quản lý cơ sở 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Chi phí đánh giá, kiểm tra, nghiệm thu


	
	
	
	

	
	- Chi phí kiểm tra
	
	
	
	

	
	- Chi phí  nghiệm thu trung gian
	
	
	
	

	
	- Chi phí nghiệm thu nội bộ
	
	
	
	

	4
	Chi khác


	
	
	
	

	
	- Thông tin, tuyên truyền 
	
	
	
	

	
	- Tiếp thị, quảng cáo
	
	
	
	

	
	- Hội thảo khoa học, hội nghị đầu bờ: không quá 2 lần cho 01 qui trình công nghệ (tối đa 100 người/lần)
	
	
	
	

	
	- Hội nghị
	
	
	
	

	
	- ấn loát tài liệu, văn phòng phẩm
	
	
	
	

	
	-------
	
	
	
	

	
	........
	
	
	
	

	5
	Xây dựng hồ sơ dự án
	
	
	
	

	6
	Viết báo cáo tổng kết dự án
	
	
	
	

	7
	Phụ cấp Chủ nhiệm dự án
	
	
	
	

	
	Cộng
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3

